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Vài nét về cuộc di cư của giáo dân Bắc Kỳ 
sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 

                

                                                            

uan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội 
Công giáo ở Việt Nam đang ngày 

càng được cải thiện rõ rệt theo tinh thần 
Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục 
Việt Nam "Sống phúc Âm giữa lòng dân 
tộc vì hạnh phúc của đồng bào" và công 
cuộc Đổi mới của đất nước ta. Nhìn lại 
lịch sử, đối với người Công giáo Việt Nam 
đạt được sự kết hợp hài hòa giữa kính 
Chúa và yêu nước là cả một quá trình 
cam go và phức tạp. Nhất là trong bối 
cảnh đất nước đầy biến động từ khi Pháp 
xâm lược năm 1858 tới khi thống nhất năm 
1975, do chiến tranh kéo dài nên sống vừa 
tốt đời vừa đẹp đạo đối với người Công giáo 
Việt Nam là hết sức khó khăn. Cuộc di cư 
của giáo dân Bắc Kỳ sau Hiệp định 
Giơnevơ năm 1954 là một thí dụ. Đến nay, 
còn tồn tại nhiều cách nhìn khác nhau về 
cuộc di cư này. Bài viết cố gắng làm rõ 
thêm một số nét về cuộc di cư năm 1954 
của giáo dân và nguyên nhân của nó với 
mong muốn cung cấp cho người quan tâm 
một cái nhìn đầy đủ hơn, khách quan hơn. 

I. Vài con số về cuộc di cư 

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Việt Minh 
đã cắm lá cờ đỏ sao vàng trên nóc hầm 
của tướng de Cassterie ở Điện Biên Phủ. 
Trong khi số đông người dân Việt Nam 
hân hoan với sự kiện lịch sử này, thì một   
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bộ phận người Công giáo sống trong lo 
âu. Ngay sau Hiệp định Giơnevơ, họ vội 
vàng bán nhà cửa, vườn tược, chia tay với 
quê hương, di cư vào Nam. 

Trước hết, di cư là điều không trái với 
Hiệp định Giơnevơ. Điều 14 (d) của Hiệp 
định khẳng định: "Kể từ ngày Hiệp định 
hiện hành có hiệu lực đến khi quân đội 
viễn chinh [Pháp] rút xong, mọi công dân 
đang cư trú trong vùng thuộc quyền kiểm 
soát của bên này, được phép cư trú tại 
vùng kiểm soát của phía bên kia nếu họ 
muốn. Chính quyền nơi họ cư trú cho 
phép và giúp đỡ họ"(1).   

Tuy nhiên, việc di cư được tiến hành ồ 
ạt với một số lượng lớn người di cư, trong 
thời hạn chuyển giao quyền lực giữa quân 
đội Pháp và Việt Minh 300 ngày, là điều 
không bình thường. Trong khi Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nỗ lực tuyên 
truyền chính sách tự do tín ngưỡng(2), mà 
số đông người di cư lại là dân Công giáo 
thì đây là điều càng phải lí giải.  

Có nhiều đánh giá về số người di cư. 
Phủ Tổng uỷ Di cư (TUDC), cơ quan do 
chính quyền Ngô Đình Diệm lập ra phụ 
trách về vấn đề di cư và định cư, đưa ra   
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con số 928.152 người(3). Xét về phương 
tiện chuyên chở, 213.635 người di cư theo 
đường hàng không, 555.037 người được 
chuyên chở bằng đường biển. Số còn lại di 
cư theo đường bộ bằng các phương tiện cá 
nhân, như xe đạp, thuyền, xuồng, v.v… 
từ Quảng Bình vượt sông Bến Hải. Số 
này thuộc những người di cư không đăng 
ký(4). Tính chung, khoảng hai phần ba số 
người di cư bằng các phương tiện chuyên 
chở của Pháp, số còn lại được chuyên chở 
bởi các phương tiện vận chuyển của Mỹ, 
Anh và Ba Lan(5).  

Tuy nhiên, theo Buttinger, con số 
người di cư trên có thể là cường điệu. Khó 
đánh giá chính xác về số người di cư do 
việc một phần hồ sơ của TUDC bị thất lạc 
trong các trận chiến giữa quân Bình 
Xuyên và lực lượng ủng hộ Ngô Đình 

Diệm cuối 1954-1955 ở Sài Gòn. Thêm 
vào đó, có chuyện khai man số người di cư 
để nhận nhiều viện trợ của các tổ chức 
quốc tế, hoặc vì những động cơ chính 
trị(6). Càng khó biết chính xác số người di 
cư bằng các phương tiện cá nhân không 
đăng kí. Chúng ta tạm chấp nhận ý kiến 
của nhiều tác giả, ước định số người di cư 
trên 860.000 người(7).  

Về số lượng người Công giáo di cư cũng 
chưa có sự nhất trí(8). Giáo hội Công giáo 
thì khẳng định có 650.000 người Công 
giáo di cư(9). Linh mục Trần Tam Tỉnh lại 
khẳng định con số 543.500 giáo dân. Con 
số của Trần Tam Tỉnh khiêm tốn hơn, 
nhưng xem ra tương đối thuyết phục, bởi 
ông phê phán việc khai man và viện dẫn 
số người di cư  ở tất cả 10 địa phận Miền 
Bắc, cụ thể như sau(10): 

 
Trước di cư Di cư vào Nam Địa phận 

tín hữu linh mục tín hữu % linh mục % 
Hà Nội 200.000 168 50.000 25% 115 68% 
Bắc Ninh 74.000 64 38.000 52% 56 86% 
Bùi Chu 330.000 200 165.000 50% 170 85% 
Hải Phòng 120.000 87 61.000 51% 79 91% 
Hưng Hoá 78.000 54 7.000 9% 24 45% 
Lạng Sơn 5.000 18 2.500 50% 13 72% 
Phát Diệm 139.000 168 80.000 58% 143 85% 
Thái Bình 160.000 92 80.000 50% 79 86% 
Thanh Hoá 65.000 88 18.000 28% 62 70% 
Vinh 219.000 188 42.000 20% 68 36% 
Tổng cộng 1.390.000 1.127 543.500 40% 809 72% 

Như vậy, người Công giáo chiếm gần 
hai phần ba số người di cư. Xét theo tỉ lệ 
dân số Miền Bắc khi đó thì 2% dân 
thường và ít nhất 40% dân Công giáo di 
cư. Xét trong nội bộ Giáo hội và giáo dân, 
thì tỉ lệ linh mục (72%) di cư nhiều gấp 
rưỡi giáo dân. 

II. Đôi điều suy nghĩ về lí do 

khiến người Công giáo di cư 

Hiển nhiên, người Việt Nam chỉ chịu 
dời quê cha đất tổ khi điều kiện buộc họ 
không còn lựa chọn nào khác. Phần lớn 
giáo dân di cư là nông dân, có nhà cửa, 
vườn tược, con trâu, cái cày, như bao nông 
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dân khác. Nay, họ bất đắc dĩ phải bán vội 
số tài sản mà cả đời họ mới kiếm được hoặc 
do ông cha để lại, để vào Nam, nơi mà với 
họ, cho đến năm 1954, còn xa lạ. 

Nguyên nhân khiến giáo dân Bắc Kỳ 
di cư rất đa dạng. Mieszslaw Maneli, đại 
diện Ba Lan trong Uỷ ban Giám sát quốc 
tế - International Control Commission 
(ICC) khi đó, cho rằng, đồng bằng Bắc Bộ 
là nơi quá tải dân số, thường có thiên tai, 
mất mùa, phát xuất nhiều cuộc khởi 
nghĩa nông dân chống lại cường hào ác 
bá. Vào thời điểm 1954-1955, Miền Bắc 
chịu nạn đói. Trong khi đó, điều kiện vật 
chất trong Nam dễ chịu hơn. Điều này tác 
động đến dân di cư(11). Tâm lí hoảng sợ, 
mặc cảm với chủ nghĩa cộng sản của một 
bộ phận chức sắc và giáo dân vốn được du 
nhập từ Châu Âu vào Việt Nam từ thời 
thuộc địa. Mối quan hệ giữa Hội Truyền 
giáo với chủ nghĩa thực dân cũng là 
những lí do khiến giáo dân di cư. Bản 
thân cán bộ Việt Minh trong vận dụng 
chính sách tôn giáo cũng có thiếu sót, 
như các văn kiện của Đảng và chính 
quyền thừa nhận: "Công tác tôn giáo của 
cán bộ Việt Minh còn nhiều thiếu sót, nặng 
về tuyên truyền áp đặt cứng nhắc, ít chú ý 
tìm hiểu tâm tư của giáo dân. Một số 
trường hợp còn xử trí oan kẻ phạm tội. 
Nhìn chung hiểu biết về đạo Kitô của các 
cấp chính quyền còn hạn chế, nên công tác 
tuyên truyền chính sách nhiều trường hợp 

lại phản tác dụng"(12). ở đây, chúng tôi tập 
trung phân tích một số hoạt động của CIA 
và Giáo hội đối với việc di cư của giáo dân. 

Trước hết, di cư nằm trong toan tính 
của chính quyền Mỹ về kế hoạch củng cố 
các lực lượng chống cộng thân Mỹ ở Miền 
Nam đứng đầu là Ngô Đình Diệm. Trong 

một bức thư trả lời yêu cầu trợ giúp của 
Ngô Đình Diệm tháng 10/1954, Tổng 
thống Eisenhower đã khẳng định điều 
này: "Những thỉnh cầu trợ giúp của Ngài 
cho kế hoạch to lớn khuấy động phong 
trào hàng trăm ngàn công dân Việt Nam 
trung thành trốn chạy khỏi những vùng 
dưới sự chiếm đóng của một chính quyền 
và tư tưởng hệ mà họ ghét bỏ sẽ được đáp 
ứng. Tôi rất lấy làm vui mừng rằng Hoa 
Kỳ có khả năng đáp ứng nỗ lực nhân đạo 
đó (…) Tôi hi vọng sự trợ giúp đó, cùng 
với những nỗ lực của bản thân Ngài, sẽ 
góp phần hiệu quả đối với nền độc lập của 
Việt Nam với một chính phủ mạnh"(13). 
Theo cách nhìn của Lầu Năm Góc và 
CIA, cuộc di cư là sự trốn chạy khỏi chế 
độ cộng sản, gây chia rẽ xã hội Việt Nam. 
Lí do của di cư là do sự lo ngại của dân 
chúng đối với chính quyền cách mạng, sự 
trả thù của Việt Minh đối với những 
người có dính líu với chế độ cũ. Do vậy, 
giúp đỡ dân di cư là "nghĩa vụ nhân đạo" 
của người Mỹ(14). Tuy cùng phát động cuộc 
di cư, nhưng Pháp và Mỹ có những toan 
tính khác nhau. Mỹ muốn quy tụ những 
thành phần chống cộng trong số dân di 
cư, ủng hộ cho Ngô Đình Diệm, gạt 
những thế lực thân Pháp ở Miền Nam khi 
đó. Do vậy, nhiều trường hợp dân di cư là 
nạn nhân của những toan tính trên. 
Chẳng hạn, có trường hợp dân di cư bị các 
sĩ quan dưới quyền của Lansdale phân 
biệt đối xử, chỉ vì họ di cư vào Nam bằng 
phương tiện vận chuyển của Pháp, chứ 
không phải của Mỹ(15).  

Về phía Mỹ, ngay khi trận chiến ở 
Điện Biên Phủ chưa kết thúc, một đội đặc 
nhiệm mang tên Saigon Military Mission 
(SMM)(16) được thành lập ở Washington 
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do Lansdale đứng đầu(17). Là viên đại tá 
tình báo giàu kinh nghiệm, am hiểu 

người á Đông, từng ở Philippin giúp cho 
Tổng thống Magsaysay thân Mỹ dập tắt 
phong trào Huk Bala Hap(18), Lansdale 
cùng với nhóm SMM sang Sài Gòn cuối 
tháng 5/1954. SMM tập trung chủ yếu 
vào việc  quy tụ những lực lượng chống 
cộng người Việt đang rệu rã sau khi Pháp 
bại trận ở Điện Biên Phủ, và tiến hành 
các hoạt động làm suy yếu chính quyền 
Miền Bắc(19).  

SMM được chia thành 2 phân đội. 
Phân đội thứ nhất tiến hành các hoạt 
động chiến tranh phá hoại, như gài mìn, 
phá nhà máy, cầu cống, ngăn cản Việt 
Minh tiếp quản những vùng quân Pháp 
tạm chiếm(20). Phân đội thứ hai đứng đầu 
là thiếu tá Lucien Conein(21), có trụ sở 
chính ở Hà Nội và chi nhánh ở Hải 
Phòng, trực tiếp phụ trách vấn đề di cư. 
Phân đội này thực hiện hàng loạt các 
hoạt động trợ giúp việc chuyên chở người 
di cư qua đường hàng không từ Hà Nội 
vào Nam, song song với việc các tàu của 
Mỹ cũng tham gia vận chuyển dân di cư 
từ tháng 8/1954.  

Để chuyên lo vấn đề di cư và định cư, 
tháng 7/1954, chính quyền Ngô Đình 
Diệm cho thành lập Phủ Tổng uỷ Di cư 
(TUDC). Tuy nhiên, hoạt động của TUDC 
còn nhiều lúng túng. Điều này dễ hiểu vì 
bản thân chính quyền Diệm khi đó cũng 
chưa ổn định, ngay việc tuyển mộ lực 
lượng bảo vệ Dinh Gia Long, Diệm cũng 
cần sự trợ giúp của CIA. CIA vào cuộc, 
môi giới TUDC với các tổ chức quốc tế, 
trong đó phải kể đến United States 
Operations Mission (USOM), Catholic 
Relief Service (CRS). Những tổ chức này 

tài trợ cho việc vận chuyển dân di cư từ 
Bắc vào Nam và các dự án định cư, kéo dài 
tới cuối những năm 1950. 97% chi phí cho 
việc di cư và định cư là do USOM tài trợ. 
Ngay trong năm tài chính 1955, riêng 
USOM đã tài trợ 58 triệu USD cho những 
hoạt động ủng hộ dân di cư, trong đó 10 triệu 
USD dành cho việc chuyên chở họ từ Bắc vào 
Nam(22). Dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo, 
nhưng những hoạt động của các tổ chức này 
bị CIA thao túng, tới mức có người đặt câu 
hỏi, các hoạt động của CRS là của một tổ 
chức thuộc Giáo hội hay của CIA?(23)  

Việc hàng chục vạn người di cư trong 
một khoảng thời gian ngắn đã gây ra 
nhiều xáo trộn ở cả Miền Bắc và Miền 
Nam. Ngay tháng 7/1954, một chiến dịch 
do CIA chủ xướng mang tên Operation 
Brotherhood (Chiến dịch Huynh đệ) được 
phát động. Hàng trăm thanh niên quốc tế 
chủ yếu từ các nước thân Mỹ, trong đó có 
nhiều bác sĩ, y tá, "tình nguyện" sang 
Việt Nam, giúp đỡ thuốc men, quần áo, 
xây dựng lều lán, lo chỗ ăn ở tạm thời cho 
dân di cư. Hàng trăm nhà khám bệnh 
miễn phí, phục vụ dân di cư được xây 
dựng. Ngay năm đầu, các bệnh viện dã 
chiến này đã khám, chữa bệnh cho hơn 
400.000 lượt người.   

Để huy động một số lượng lớn người di 
cư, người Mỹ không từ một thủ đoạn nào, 
chẳng hạn quyến rũ trẻ em di cư. Để được 
gặp con cái, bố mẹ những đứa trẻ này 
buộc phải di cư vào Nam(24). Các biện 
pháp chiến tranh tâm lí được CIA thực 
hiện triệt để. Từ tháng 7/1954, Lansdale 
trực tiếp chỉ đạo các khoá học thủ pháp 
chiến tranh tâm lí được mở cấp tốc, ưu 
tiên cho những đối tượng người Việt thân 
Pháp và Mỹ. Cho rằng dân chúng Việt 
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Nam mặc cảm với Trung Quốc bởi trong 
lịch sử họ từng hàng nghìn năm dưới thời 
Bắc thuộc, đặc biệt, người Việt Nam còn 
chưa quên những phiền toái do quân đội 
Tưởng Giới Thạch gây ra những năm 
1945 - 1946, vào khoảng tháng 7 - 8/1954, 
Lansdale cho rải truyền đơn phao tin "Ba 
sư đoàn quân Trung Quốc đã vượt biên 
giới Bắc Việt"(25). Lạm dụng việc Việt 
Minh thông báo đề nghị người dân Hà 
Nội chào đón việc tiếp quản thủ đô tháng 
10/1954, CIA cho in hàng vạn thông báo 
giả đề nghị "tất cả dân chúng Hà Nội 
nghỉ làm việc, phải ra phố không phải chỉ 
chào đón bộ đội trong vài giờ, mà là để dự 
lễ trong cả tuần". Hình thức thông báo 
giả này giống như thật, làm cho không 
chỉ dân thường, mà ngay cả một số cán bộ 
Việt Minh cũng ngộ nhận. Kết quả, khi 
chính quyền cách mạng tiếp quản thủ đô, 
hệ thống dịch vụ công cộng như điện, 
nước, thông tin liên lạc, giao thông công 
cộng, v.v… bị ngừng trệ. Sau 3 ngày nỗ 
lực của chính quyền, người dân thủ đô 
mới trở lại làm việc bình thường(26).  

CIA còn cho in nhiều truyền đơn phổ 
biến Việt Minh sẽ tiến hành đổi tiền, 
công hữu hoá tài sản. Theo Lansdale, 
ngay khi truyền đơn và các biện pháp 
tâm lí chiến trên tung ra, dân chúng 
đăng kí di cư ồ ạt (27). Theo tính toán của 
Lansdale, nếu chính quyền Hà Nội không 
dùng nhiều hình thức tuyên truyền, 
khuyên đồng bào ở lại, thì có tới 400.000 
người nữa di cư. Bộ máy tuyên truyền 
của Ngô Đình Diệm còn thổi phồng rằng 
nếu chính quyền Bắc Việt không ngăn 
cản thì có đến 2 triệu người di cư. Chỉ 
mấy ngày sau việc tung tiền giả, ở Miền 
Bắc bắt đầu cơn lạm phát, đồng tiền bị 

mất giá tới một nửa(28). Kế tiếp, CIA cho 
in lịch sách năm 1955, tiên đoán về 
"tranh giành quyền lực nội bộ chính 
quyền Miền Bắc" và những thiên tai diễn 
ra trong năm đầu Miền Bắc được giải 
phóng. Theo sự thừa nhận của Lầu Năm 
Góc, sử dụng các hình thức bói toán, 
chiêm tinh, v.v… vào việc kích động chiến 
tranh tâm lí không còn là điều mới mẻ 

trong các hoạt động của CIA ở á Đông(29).  

Trước khi theo chân những người lính 
Pháp cuối cùng rút vào Nam, nhóm SMM 
đã tiến hành hàng loạt các hoạt động phá 
hoại như: cho phá huỷ các kho xăng dầu 
và các đường ống dẫn nước ở các thành 
phố lớn, làm cho hệ thống xe buýt và 
hàng loạt các dịch vụ công cộng như 
đường sắt, điện, nước, giao thông liên lạc 
ngừng trệ(30). Trước khi rút, quân viễn 
chinh Pháp và CIA đã gài nhiều mìn ở 
những vị trí chiến lược. CIA móc ngoặc 
với những toán phỉ người Nùng và các 
dân tộc thiểu số khác ở vùng biên giới 
phía Bắc tăng cường chống phá chính 
quyền cách mạng(31). Như Lansdale thừa 
nhận, trong khoảng thời gian 1954-1955, 
SMM đã vận chuyển một lượng vũ khí 
không nhỏ và những thiết bị thông tin 
liên lạc vào Miền Bắc trang bị cho những 
toán thám báo, biệt kích để tiếp tục 
những hoạt động phá hoại Miền Bắc suốt 
thời kì chiến tranh(32). Theo sự thừa nhận 
của Lansdale, dân Công giáo di cư trở 
thành lực lượng hậu thuẫn cho Diệm 
trong cuộc tranh giành quyền lực, gạt 
những đối thủ chính trị thân Pháp như 
tướng Nguyễn Văn Hinh, các lực lượng 
của Bình Xuyên, Cao Đài và Hoà Hảo(33).  

Tuy nhiên, các hoạt động của CIA sẽ 
giảm tác dụng rất nhiều đối với dân Công 
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giáo nếu không có sự trợ giúp của một bộ 
phận chức sắc trong Giáo hội Công giáo. 
Hiện ta chưa được phép tham khảo văn 
khố của Toà Thánh về giai đoạn này, nên 
chưa rõ lập trường của Toà Thánh đối với 
cuộc di cư(34). Theo Trần Tam Tỉnh, năm 
1952, Toà Thánh có chỉ thị mật cho phép 
các giáo sư thần học và chủng sinh di cư 
trong trường hợp người Pháp thất bại. 
Tòa Thánh không khuyến khích các chức 
sắc trong Giáo hội di cư phó mặc đàn 
chiên ở lại, rút kinh nghiệm việc nhiều 
chức sắc Công giáo Trung Quốc chạy theo 
Tưởng Giới Thạch sau cách mạng 1949, 
làm nhiều con chiên ở lại đại lục không có 
chủ chăn(35). Tuy nhiên, có cơ sở khẳng 
định rằng Toà Thánh không ngăn cấm 
việc di cư(36). 

Việc Pháp quyết định rút quân khỏi 
Bắc Kỳ theo Hiệp định Giơnevơ cũng nằm 
ngoài ý muốn của nhiều giám mục và 
linh mục Việt Nam. Lúc đầu, có vị giám 
mục còn coi đó như một hành động phản 
bội của người Pháp, đến Bộ Tổng tham 
mưu vùng của quân viễn chinh với lời lẽ 
như sau: "Này ông, tôi đã tới văn phòng 
này năm 1952. Lúc đó ông chưa ở đây, mà 
một tay trung tá khác ngồi ghế chỉ huy 
của ông đó. Tôi đã nói với ông ta: Ông hãy 
hứa với chúng tôi rằng các ông sẽ không 
bỏ chúng tôi". Viên sĩ quan trả lời: "Thưa 
Đức Cha, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ ra đi 
đâu. Nhưng nay, chính ông là đại diện 
cho đạo quân của Pháp. Ông đang tự hạ 
nhục mình đấy"(37). Nhưng sau đó, nhiều 
vị chức sắc trong Giáo hội đã tổ chức di 
cư hàng loạt. Giám mục Lê Hữu Từ cai 
quản Địa phận Phát Diệm di cư ngay từ 
những ngày đầu. Sáu trong số tám giám 
mục và, như bảng trên cho thấy, 809 

trong tổng số 1.127 (72%) linh mục đã di 
cư. Trong khi dân thường chịu ảnh hưởng 
bởi những tin đồn, như "Mỹ sẽ ném bom 
nguyên tử", “Mỹ-Diệm tiến hành Bắc 
tiến", v.v…, thì giáo dân lại bị tác động 
lớn bởi sự phao tin, như "Chúa đã vào 
Nam", "Đức Mẹ đã vào Nam", "Việt Minh 
cộng sản vô thần sẽ cấm đạo", "Ai ở lại sẽ 
bị mất đạo, mất linh hồn, bị Chúa trừng 
phạt"(38), v.v… Những tuyên truyền trên 
đã đánh trúng vào sự sùng đạo, nhiều 
trường hợp tới mức cuồng tín, của người 
Công giáo, thổi phồng vấn đề Việt Minh 
là cộng sản, duy vật và vô thần, là kẻ thù 
của tôn giáo, làm tăng sự mặc cảm của 
một bộ phận người Công giáo với chính 
quyền cách mạng. Tác giả những tin đồn 
này là CIA và những thành phần chống 
cộng trong Giáo hội và giáo dân.  

Là một tôn giáo có tổ chức chặt chẽ, 
cuộc di cư của giáo dân được một số người 
đứng đầu trong Giáo hội tổ chức và phát 

động. "ở Hà Nội, tên Doley (Khâm mạng 
toàn quyền Đông Dương) đã tập hợp một 
số giám mục, linh mục các khu về bố trí 
kế hoạch, nó dùng uy quyền Công giáo đe 
dọa bắt các linh mục phải phục tùng theo 
lệnh của nó, nếu không làm đúng thì nó 
sẽ tước quyền linh mục, rút phép thông 
công. Bắt ép một số linh mục phải đi 
Nam để lôi kéo giáo dân đi theo, và đặt 
mọi liên lạc đón tiếp giáo dân các nơi về 
Hà Nội để đưa xuống Hải Phòng vào 
Nam (Nhà thờ lớn, Nam Đồng, Nhà tu 
Hàng Bột)"(39). Uỷ ban Hỗ trợ Định cư 
(UBHTĐC) được thành lập ngày 
1/9/1954, do Giám mục Phạm Ngọc Chi, 
Tổng cai quản Địa phận Bùi Chu phụ 
trách. UBHTĐC hướng hoạt động tới cứu 
trợ giáo dân di cư trong các vấn đề sinh 
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hoạt, thuốc men, v.v… UBHTĐC là cơ 
quan phát ngôn của của Giáo hội Công 
giáo, giúp đỡ, tạo điều kiện cả về vật chất 
và tinh thần cho giáo dân di cư được toại 
nguyện ý muốn. Hoạt động cho đến cuối 
năm 1956, UBHTĐC là cánh tay phải của 
Giáo hội Công giáo Việt Nam hỗ trợ chính 
quyền Diệm trong việc ổn định sinh hoạt, 
định cư cho người di cư. 

Hoạt động ép buộc bằng các hình thức 
khác nhau đối với người di cư của các linh 
mục địa phương rất đa dạng. Phổ biến là 
việc các vị chức sắc Công giáo lợi dụng 
các buổi cầu nguyện để dụ dỗ, cưỡng ép 
giáo dân di cư, đe dọa trừng phạt những 
người ở lại. Chẳng hạn, Linh mục Mai 
Học Lý ở Phát Diệm, phao tin rằng Giáo 
hoàng ra lệnh cho giáo dân di cư vào 
Nam, rằng Chúa và Đức Mẹ đã vào Nam. 
Không ít trường hợp, sau buổi cầu 
nguyện, linh mục mang theo tất cả ảnh 
tượng, Kinh sách, để lại một nhà thờ  
trống rỗng, tuyên bố "Chúa đã vào Nam, 
cha đã vào Nam, những người ở lại sẽ 
không có cha để giảng đạo", v.v… Một 
nhóm linh mục và giáo dân dựng lên 
chuyện Đức Mẹ hiện lên ở Ba Làng 
(Thanh Hoá), kích động giáo dân di cư(40). 
Một bộ phận giáo dân vốn sùng đạo, cả 
tin vào những tuyên truyền trên, cho 
rằng Việt Minh là cộng sản vô thần sẽ 
cấm đạo, hoặc Việt Minh sẽ trả thù người 
Công giáo vì người Công giáo có quan hệ 
với chính quyền cũ, v.v… Đã xảy ra 
chuyện giáo dân phản ứng lại khi cán bộ 
Việt Minh tới tuyên truyền chính sách, 
khuyên họ ở lại, như ở Lưu Mỹ,  đánh lừa 
công an rồi đốt cả làng để di cư, như ở 
Cửa Lò (Nghệ An), v.v... Nhiều nhân vật, 
tổ chức của Giáo hội Công giáo quốc tế 

cũng can thiệp vào tình hình Việt Nam. 
Hồng y Spellman "là người chống cộng 
sản tới tận xương tuỷ, coi chủ nghĩa Mác 
là kẻ thù không đội trời chung của cả 
Vatican và Mỹ (…). Vị hồng y làm mọi cái 
có thể để chống cái mà ông gọi là "mối đe 
dọa của quân Đỏ" (…). Ông là người có 
ảnh hưởng lớn tới mức có bí danh là "vị 
Giáo hoàng của Mỹ"(41). Là thành viên của 
nhóm "The American Friends of 
Vietnam"(42) ủng hộ Ngô Đình Diệm, vị 
Hồng y này cổ vũ nhiệt thành cuộc di cư. 
Sau chuyến thăm Việt Nam năm 1955, 
Spellman đã chuyển một ngân phiếu 
100.000 USD cho tổ chức Hoạt động Cứu 
trợ Công giáo (Catholic Relief Services - 
CRS), giúp đỡ những người di cư(43).   

Có thể nói, thái độ của các chức sắc 
trong Giáo hội có vai trò đặc biệt quan 
trọng, trong một số trường hợp, thậm chí 
có tính chất quyết định đối với giáo dân. 
Phần đông giáo dân Việt Nam vốn sùng 
đạo, chịu ảnh hưởng bởi lập trường của 
các vị chủ chăn của họ. Nơi nào linh mục 
chủ động đứng ra tổ chức, lôi kéo di cư, 
thì nơi đó giáo dân di cư nhiều. Nơi nào 
linh mục do hoảng sợ, bỏ chạy vào Nam 
trước, để lại đàn chiên không có chủ 
chăn, nếu chính quyền cách mạng có sự 
vận động, tuyên truyền chính sách hợp lí, 
thì nơi đó nhiều giáo dân ở lại(44). Theo 
bảng trên ta thấy, số linh mục di cư ở các 
địa phận tương đối tỉ lệ thuận với số giáo 
dân di cư. Giáo dân ở Phát Diệm, Bùi 
Chu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình di 
cư nhiều, vì các giám mục cai quản và 
một số lượng lớn linh mục ở các địa phận 
trên di cư. Trong khi đó, giáo dân ở Hà 
Nội và Hưng Hoá di cư không nhiều do 
các vị chủ chăn của họ không ủng hộ cuộc 
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di cư. Giám mục Maize cai quản Địa 
phận Hưng Hoá và Giám mục Trịnh Như 
Khuê, cai quản Địa phận Hà Nội quyết 
định ở lại với giáo dân, ngăn cấm những 
người vận động di cư. Vì thế, chỉ 9% giáo 
dân Địa phận Hưng Hoá và 25% giáo dân 
Hà Nội di cư, mặc dù Hà Nội là nơi có cầu 
hàng không di cư vào Nam(45). 

do trong việc quyết định di cư hay ở lại, 
không được tự do lựa chọn nơi cư trú theo 
ý muốn của mình theo tinh thần Hiệp 
định Giơnevơ.  

2. Lí do khiến một bộ phận giáo dân di 
cư có nhiều. Bản thân cán bộ Việt Minh 
cũng có thiếu sót trong việc vận dụng 
chính sách tôn giáo của chính quyền cách 
mạng. Trong số những lí do di cư, phải kể 
đến việc thổi phồng, kích động sự mặc cảm, 
thành kiến (ở một số trường hợp thậm chí 
thù địch), của một bộ phận giáo dân khi đó 
với chính quyền cách mạng, bởi chiến 
tranh tâm lí cũng như các hình thức cưỡng 
bức di cư của các thế lực chống cộng, trong 
đó có  các vị chức sắc trong Giáo hội Công 
giáo Việt Nam lúc đó./. 

Từ sự phân tích trên, chúng ta có 
thể tạm kết luận:  

1. Cuộc di cư là hệ quả trong cuộc 
đụng độ giữa chính quyền cách mạng với 
các thế lực chống cộng ở Việt Nam sau 
Hiệp định Giơnevơ. Nếu không có những 
áp lực từ nhiều phía cả trong và ngoài 
Giáo hội, tự thân giáo dân Bắc Kỳ ít có 
nguyện vọng di cư. Họ đã không được tự  
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